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 I.   ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn :  Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh : Thương mại – dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh :

· Xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng nông, thủy hải sản, lương thực, thực phẩm, điện tử, xe gắn máy, nguyên nhiên vật liệu, vật tư, máy móc thiết bị, phân bón, phương tiện vận tải, vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, mỹ phẩm.

· Dịch vụ nhận uỷ thác xuất nhập khẩu các mặt hàng Nhà nước cho phép.

· Tổ chức các hoạt động dịch vụ cầm đồ, du lịch, khách sạn, nhà hàng, karaoke (không kinh doanh tại trụ sở), cho thuê văn phòng đại diện, kinh doanh vàng, bạc, salon auto, sửa chữa xe, tráng rọi ảnh màu, máy văn phòng, photocopy, diệt trừ mối.

· Mua bán, đại lý, ký gửi các mặt hàng công nghệ phẩm, lương thực, thực phẩm, vật tư thiết bị, phương tiện vận tải, rượu, thuốc lá nội (rượu trên 30 độ, thuốc lá nội chỉ hoạt động khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật), nông sản, thủy hải sản, kim khí điện máy, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư, máy móc thiết bị, mỹ phẩm, sách và văn hóa phẩm.

· Mua bán hàng điện gia dụng, hạt nhựa, vật tư ngành ảnh, văn phòng phẩm, băng đĩa nhạc (có nội dung được phép lưu hành), đồ điện gia dụng, giày da, túi xách, đồng hồ, mắt kính, cơ điện lạnh, máy giặt,, xe gắn máy và phụ tùng, xe đạp, quần áo, bia, nước giải khát (trừ kinh doanh dịch vụ ăn uống).

· Đại lý ký gửi hàng hóa.

· Thu mua và chế biến hàng nông thủy hải sản xuất khẩu (không hoạt động tại trụ sở)

· Dịch vụ sửa chữa máy ảnh, chụp ảnh, quay video, cho thuê đồ cưới, cho thuê xe du lịch.

· Cho thuê, kinh doanh nhà ; môi giới bất động sản.

· Mua bán sắt thép, kim loại phế liệu và dịch vụ phá dỡ tàu thuyền, ôtô cũ (không hoạt động tại trụ sở).

· Mua bán xe ô tô.

· Mua bán gỗ rừng trồng, gỗ nhập khẩu.

· Dịch vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ giao nhận hàng hóa.

· Kinh doanh vận tải bằng ô tô. Kinh doanh lữ hành nội địa.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND) 

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng :

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo quyết định số 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán :
 Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng :

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ.
IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : 
Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng) có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lương tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

       Phương pháp  chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

2.1. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến, và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

2.2. Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Thực tế đích danh.
2.3. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên.

2.4. Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. 

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 
3.1. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình :

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

3.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình : 

TSCĐ khấu hao theo phương pháp đường thẳng, phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Thời gian khấu hao được  tính như sau :

	· Nhà cửa, vật kiến trúc
	25 – 50  năm

	· Máy móc thiết bị  
	  5 – 12  năm

	· Phương tiện vận tải  
	  6 – 10  năm

	· Thiết bị văn phòng
	 2 – 5  năm

	· Tài sản cố định khác
	2 – 5  năm


4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :

4.1. Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư :

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Nguyên giá bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí (tiền hoặc tương đương tiền) mà công ty bỏ ra để có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành BĐS đầu tư đó. 

4.2. Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư :

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp và thời gian giống như bất động sản chủ sở hữu sử dụng (TSCĐ) (Theo hướng dẫn tại chế độ kế toán DN ban hành theo quyết định 15/2006-QĐ/BTC).

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác :

7.1. Chi phí trả trước:

 Các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều kỳ trong năm tài chính hiện hành thì được ghi nhận vào tài khoản chi phí trả trước ngắn hạn, nếu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều năm tài chính thì ghi nhận vào tài khoản chi phí trả trước dài hạn.

7.2  Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: 

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý.

7.3. Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Chi phí phải trả là các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Việc trích trước và hạch toán những chi phí chưa phát sinh vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phải dựa trên những bằng chứng hợp lý và tin cậy về việc sẽ phát sinh các khoản chi phí này.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

10.1  Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: 

· Vốn đầu tư của chủ sở hữu : được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu (số vốn tương ứng mệnh giá cổ phiếu phát hành)

· Thặng dư vốn cổ phần: được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành sau khi trừ chi phí phát hành.

10.2   Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

10.3  Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

10.4  Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là số lơị nhuận (Lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ đi chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

11.  Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

11.1. Doanh thu bán hàng được ghi nhận đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

11.2. Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi kết quả giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành 

11.3. Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

11.4. Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12.  Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính :

Chi phí tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán, chi phí dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái…

13.  Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

Chi phí thuế thu nhập hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ:

· Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm.

· Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước.

14.  Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15.  Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác. 

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Đơn vị tính: đồng

01.
Tiền:

	
	Cuối quý
	
	Đầu năm

	- Tiền mặt
	646.382.400
	
	392.808.878

	- Tiền gửi ngân hàng
	4.353.362.507
	
	1.018.354.787

	Tiền gửi VND
	1.366.869.683
	
	988.540.166

	Tiền gửi ngoại tệ
	2.986.492.824
	
	29.814.621

	- Tiền đang chuyển
	
	
	-

	Cộng:
	4.999.744.907
	
	1.411.163.665


02.      Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	
	Cuối quý
	
	Đầu năm

	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn (cổ phiếu)
	1.543.080.000


	
	-

	- Đầu tư ngắn hạn khác
	
	
	

	- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
	
	
	

	Cộng:
	1.543.080.000
	
	


03.
Các khoản phải thu ngắn hạn khác :

	
	Cuối quý
	
	Đầu năm

	- Phải thu về cổ phần hóa
	
	
	

	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
	
	
	

	- Phải thu người lao động
	
	
	

	- Ứng vốn cho cửa hàng cầm đồ
	5.950.000.000
	
	5.800.000.000

	- Tiền hàng nhập khẩu uỷ thác
	1.395.124.548
	
	295.736.425

	- Phải thu khác 
	
	
	285.524.500

	Cộng:


	7.345.124.548
	
	6.381.260.925




04. 
Hàng tồn kho:

	
	Cuối quý
	
	Đầu năm

	- Hàng mua đang đi đường
	
	
	

	- Nguyên liệu, vật liệu
	
	
	

	- Công cụ, dụng cụ
	
	
	

	- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
	
	
	

	- Thành phẩm
	
	
	

	- Hàng hóa
	102.101.367.903
	
	5.993.238.732

	- Hàng gửi đi bán
	
	
	

	- Hàng hóa kho bảo thuế
	
	
	

	- Hàng hóa bất động sản
	
	
	

	Cộng giá gốc hàng tồn kho:
	102.101.367.903
	
	5.993.238.732


* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

05.
Thuế và các khoản phải thu nhà nước :

	
	Cuối quý
	
	Đầu năm

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
	
	
	

	- Thuế GTGT còn được khấu trừ
	5.391.048.266
	
	1.211.052.820



	- Các khoản khác phải thu nhà nước
	
	
	

	Cộng :
	5.391.048.266
	
	1.211.052.820


06.
Phải thu dài hạn nội bộ:

	
	Cuối qúy
	
	Đầu năm

	- Cho vay dài hạn nội bộ
	
	
	

	- Phải thu dài hạn nội bộ khác
	
	
	

	Cộng
	
	
	


07.
Phải thu dài hạn khác:

	
	Cuối qúy
	
	Đầu năm

	- Ký quỹ, ký cược dài hạn
	
	
	

	- Các khoản tiền nhận ủy thác
	
	
	

	- Cho vay không có lãi
	
	
	

	- Phải thu dài hạn khác
	
	
	

	Cộng
	
	
	


08.
Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

	Khoản mục
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	   TSCĐ hữu hình khác
	Cộng

	I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	3.528.671.516
	274.422.792
	570.972.737
	54.856.164
	196.243.803
	4.625.167.012

	 -Mua trong kỳ
	
	
	
	
	
	

	 -Đầu tư XDCB hoàn thành 
	
	
	
	
	
	

	 -Tăng khác
	523.520.568
	
	
	22.245.600
	
	545.766.168

	 -Chuyển sang BĐS đầu tư
	
	
	
	
	
	

	 -Thanh lý, nhượng bán
	(…)
	
	
	(20.230.000)
	
	(20.230.000)

	 -Giảm khác
	(…)
	
	
	
	
	

	Số dư cuối quý
	4.052.192.084
	274.422.792
	570.972.737
	56.871.764
	196.243.803
	5.150.703.180

	II. Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	1.081.631.321
	170.504.078
	196.932.460
	32.688.252
	196.243.803
	1.677.999.914

	- Khấu hao trong kỳ
	114.130.114
	14.545.386
	20.974.224
	4.031.823
	
	153.681.547

	- Tăng khác
	136.987.916
	
	
	
	
	136.987.916

	- Chuyển sang BĐS đầu tư
	
	
	
	
	
	

	- Thanh lý, nhượng bán
	(…)
	
	
	(13.823.847)
	
	(13.823.847)

	- Giảm khác 
	(…)
	
	
	
	
	

	Số dư cuối quý
	1.332.749.351
	185.049.464
	217.906.684
	22.896.228
	196.243.803
	1.954.845.530

	III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
	
	
	
	
	
	

	- Tại ngày đầøu năm
	2.447.040.195
	103.918.714
	374.040.277
	22.167.912
	-
	2.947.167.098

	- Tại ngày cuối quý
	2.719.442.733
	89.373.328
	353.066.053
	33.975.536
	-
	3.195.857.650


· Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay :

· Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

363.590.375 VND.

· Nguyên giá  TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

· Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai :

· Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình : 

09.
Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

 10.
Tăng giảm TSCĐ vô hình

11. 
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

	
	Cuối quý
	
	Đầu năm

	- Tổng số chi phí XDCB dở dang

Trong đó: (Những công trình lớn)

+ Công trình 557/17H NTP

+ Công trình 111-121 NGT 

(Gồm: CP lập dự án, định giá BĐS, đo đạc họa đồ, bản vẽ thoả thuận kiến trúc, khảo sát địa chất, tư vấn quản lý…)
	370.730.799

59.951.818

310.778.981
	
	306.029.999

59.951.818

246.078.181


12.
Tăng giảm bất động sản đầu tư:

	Khoản mục
	Số đầu năm
	Tăng luỹ kế đến kỳ này
	Giảm luỹ kế đến kỳ này
	Số cuối quý

	I. Nguyên giá bất động sản đầu tư
	3.041.717.446
	
	(523.520.568)
	2.518.196.878

	-Quyền sử dụng đất
	
	
	
	

	-Nhà
	3.041.717.446
	
	(523.520.568)
	2.518.196.878

	-Nhà và quyền sử dụng đất 
	
	
	
	

	-Cơ sở hạ tầng
	
	
	
	

	II. Giá trị hao mòn lũy kế
	903.886.402
	69.259.730
	136.987.916
	836.158.216

	-Quyền sử dụng đất
	
	
	
	

	-Nhà
	903.886.402
	69.259.730
	136.987.916
	836.158.216

	-Nhà và quyền sử dụng đất 
	
	
	
	

	-Cơ sở hạ tầng
	
	
	
	

	III. Giá trị còn lại của BĐS đầu tư
	2.137.831.044
	
	
	1.682.038.662

	-Quyền sử dụng đất
	
	
	
	

	-Nhà
	2.137.831.044
	
	
	1.682.038.662

	-Nhà và quyền sử dụng đất 
	
	
	
	

	-Cơ sở hạ tầng
	
	
	
	


*  Thuyết minh số liệu và giải trình khác : 

13. 
Đầu tư dài hạn khác :

14. 
Chi phí trả trước dài hạn:

	
	Cuối quý
	
	Đầu năm

	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
	
	
	

	- Chi phí thành lập doanh nghiệp
	
	
	

	- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
	
	
	

	- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình.
	
	
	

	- Chi phí công cụ lao động xuất dùng có giá trị lớn.
	56.132.681
	
	196.898.407

	- Chi phí sửa chữa có giá trị lớn.
	
	
	144.530.341

	Cộng :
	56.132.681
	
	341.428.748


15.
Vay và nợ ngắn hạn:

	
	Cuối quý
	
	Đầu năm

	- Vay ngắn hạn
	55.611.584.618
	
	27.888.325.214

	- Vay dài hạn đến hạn trả
	
	
	

	Cộng 
	55.611.584.618
	
	27.888.325.214


16.
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

	
	Cuối quý
	
	Đầu năm

	- Thuế GTGT hàng bán nội địa
	-
	
	-

	- Thuế GTGT hàng NK 
	702.320.889
	
	202.213.224

	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	-
	
	1.562.098

	- Thuế nhập khẩu
	582.672.553
	
	149.843.753

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp 
	882.315.291
	
	353.367.989

	- Thuế thu nhập cá nhân
	11.986.888
	
	35.737.309

	- Thuế tài nguyên
	-
	
	-

	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất 
	200.000.000
	
	-

	- Các loại thuế khác
	-
	
	-

	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	-
	
	-

	Cộng
	2.379.295.621
	
	742.724.373


17.
Chi phí phải trả:

	
	Cuối quý
	
	Đầu năm

	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
	
	
	

	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
	
	
	

	- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh 
	
	
	

	- Chi phí phải trả khác (CP kiểm toán BCTC, lãi vay)
	-
	
	64.422.369

	Cộng
	-
	
	64.422.369


18.
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác :

	
	Cuối quý
	
	Đầu năm

	- Tài sản thừa chờ giải quyết
	
	
	

	- Kinh phí công đoàn
	
	
	

	- Bảo hiểm xã hội
	
	
	

	- Bảo hiểm y tế
	
	
	

	- Phải trả về cổ phần hóa
	78.800.000
	
	78.500.000

	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
	58.100.000
	
	68.850.000

	- Doanh thu chưa thực hiện
	
	
	

	- Các khoản phải trả, phải nộp khác
	53.796.487
	
	377.546.487

	Cộng
	190.696.487
	
	         524.896.487


19.
Phải trả dài hạn nội bộ:

	
	Cuối qúy
	
	Đầu năm

	- Vay dài hạn nội bộ
	
	
	

	- Phải trả dài hạn nội bộ khác
	
	
	

	Cộng 
	
	
	


20.
Vay và nợ dài hạn:

21.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:
22.
 Vốn chủ sở hữu:

a -  Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Thặng dư vốn cổ phần
	Vốn khác của chủ sở hữu
	Cổ phiếu quỹ
	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	Cộng

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số dư đầu năm trước
	13.000.000.000
	
	
	
	
	13.000.000.000

	- Tăng vốn trong năm trước
	
	
	
	
	
	

	- Lãi trong năm trước
	
	
	
	
	
	

	- Tăng khác
	
	
	
	
	
	

	- Giảm vốn trong năm trước
	
	
	
	
	
	

	- Lỗ trong năm trước
	
	
	
	
	
	

	- Giảm khác
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm trước, Số dư đầu năm nay
	13.000.000.000
	
	
	
	
	13.000.000.000

	- Tăng vốn luỹ kế đến quý này
	20.000.000.000
	42.681.336.364
	
	
	
	62.681.336.364

	- Lãi trong quý này
	
	
	
	
	
	

	- Tăng khác
	
	
	
	
	
	

	- Giảm vốn trong quý này
	
	
	
	
	
	

	- Lỗ trong quý này
	
	
	
	
	
	

	- Giảm khác
	
	
	
	
	
	

	Số dư luỹ kế cuối quý này
	33.000.000.000
	42.681.336.364
	
	
	
	75.681.336.364


b -  Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

	
	Cuối quý
	
	Đầu năm

	- Vốn góp của nhà nước
	6.825.000.000
	
	4.550.000.000

	- Vốn góp của các đối tượng khác
	26.175.000.000
	
	8.450.000.000

	Cộng :
	33.000.000.000
	
	13.000.000.000


· Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:

· Số lượng cổ phiếu quỹ:

c -  Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận: 

	
	Luỹ kế đến Quý này
	
	Số năm trước

	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	33.000.000.000
	
	13.000.000.000

	- Vốn góp đầu năm
	13.000.000.000
	
	13.000.000.000

	- Vốn góp tăng luỹ kế đến quý này
	20.000.000.000
	
	

	- Vốn góp giảm trong quý
	
	
	

	- Vốn góp luỹ kế đến cuối quý này
	33.000.000.000
	
	13.000.000.000

	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia 
	
	
	2.730.000.000


d  - Cổ tức:  

đ -  Cổ phiếu:
	
	Luỹ kế đến cuối quý này
	
	Đầu năm

	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
	
	
	

	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi
	2.000.000

2.000.000

-
	
	

	- Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu phổ thông

   + Cổ phiếu ưu đãi
	-
	
	

	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi
	3.300.000

3.300.000
	
	1.300.000

1.300.000


Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :10.000 VND/1 cổ phiếu.

e – Các quỹ của doanh nghiệp:

	
	Cuối quý
	
	Đầu năm

	- Quỹ đầu tư phát triển
	4.414.609.738
	
	2.342.815.308

	- Quỹ dự phòng tài chính
	1.284.841.152
	
	740.627.932

	- Quỹ khen thưởng
	492.943.862
	
	16.465.532

	- Quỹ phúc lợi
	95.603.814
	
	(71.179.684)

	- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị
	114.063.330
	
	(56.465.003)

	- Quỹ tham gia công tác xã hội của cổ đông
	
	
	(39.400.000)


* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

23.
Nguồn kinh phí

24.
Tài sản thuê ngoài

VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

25.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) :

	
	Quý 02/2007
	
	Quý 02/2006

	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01):
	117.253.253.078
	
	62.010.895.138

	Trong đó:
	
	
	

	- Doanh thu bán hàng 
	115.101.866.878
	
	59.693.833.437

	- Doanh thu cung cấp dịch vụ 
	1.222.765.897
	
	2.317.061.701

	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư
	928.620.303
	
	


26.
Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):

	
	Quý 02/2007
	
	Quý 02/2006

	Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):
	-
	
	16.399.301

	Trong đó:
	
	
	

	- Chiết khấu thương mại
	
	
	

	- Giảm giá hàng bán 
	
	
	

	- Hàng bán bị trả lại
	
	
	

	- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)
	
	
	

	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	-
	
	16.399.301

	- Thuế xuất khẩu
	
	
	


27.
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):

	
	Quý 02/2007
	
	Quý 02/2006

	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):
	117.253.253.078


	
	61.994.495.837

	Trong đó:
	
	
	

	- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa
	
	
	-

	- Doanh thu thần trao đổi dịch vụ
	
	
	-


28.
Giá vốn hàng bán (Mã số 11):

	
	Quý 02/2007
	
	Quý 02/2006

	- Giá vốn của hàng hóa đã bán
	109.726.541.973
	
	57.901.082.989

	- Giá vốn của thành phẩm đã bán
	
	
	

	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
	
	
	

	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.
	
	
	

	- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư
	
	
	

	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
	
	
	

	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
	
	
	

	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	
	
	

	Cộng
	109.726.541.973
	
	57.901.082.989


29.
Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	
	Quý 02/2007
	
	Quý 02/2006

	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
	32.512.130
	
	22.371.101

	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu.
	
	
	

	- Cổ tức, lợi nhuận được chia
	
	
	

	- Chiết khấu thanh toán
	
	
	

	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
	1.554.627


	
	3.363.713

	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
	
	
	

	- Lãi bán hàng trả chậm
	119.558.923
	
	257.982.199        

	- Doanh thu hoạt động tài chính khác
	
	
	

	Cộng
	153.625.680
	
	283.717.013


30.
Chi phí tài chính (Mã số 22) :

	
	Quý 02/2007
	
	Quý 02/2006

	- Lãi tiền vay
	799.538.708
	
	553.852.239

	- Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm
	322.412.767
	
	

	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
	
	
	

	- Lỗ bán ngoại tệ.
	
	
	

	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
	1.073.207
	
	7.333.500

	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
	
	
	

	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
	
	
	

	- Chi phí tài chính khác
	
	
	

	Cộng
	1.123.024.682
	
	561.185.739


31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) :

	
	Quý 02/2007
	
	Quý 02/2006

	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành.
	591.411.716
	
	255.718.856

	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay.
	
	
	

	Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành:
	591.411.716
	
	255.718.856


Trong năm 2006 và 2007 công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp do có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán từ 20/07/2005. Số thuế TNDN quý 2/2006 đã được tính lại theo thực tế là 14% thu nhập chịu thuế để tiện việc so sánh.

32.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) :

33.
Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố :

	
	Quý 02/2007
	
	Quý 02/2006

	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
	85.382.692
	
	97.179.539

	- Chi phí nhân công
	1.318.865.720
	
	1.170.222.901

	- Chi phí khấu hao tài sản cố định
	111.302.055
	
	110.152.295

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài
	466.925.644
	
	335.513.518

	- Chi phí khác bằng tiền
	379.445.208
	
	327.329.073

	Cộng
	2.361.921.319
	
	2.040.397.326


VII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
34.
Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng :

VII – NHỮNG THÔNG TIN  KHÁC
1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3 - Thông tin về các bên liên quan:

4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”:

5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6 - Thông tin về hoạt động liên tục:

7 - Những thông tin khác:

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Quý2/2007
	Quý2/2006 

	
	
	
	

	Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
	
	
	

	Cơ cấu tài sản
	
	
	

	Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản
	%
	97,29
	92,31

	Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản
	%
	2,71
	7,69

	
	
	
	

	Cơ cấu nguồn vốn
	
	
	

	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	%
	54,73
	73,25

	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	%
	45,27
	26,75

	
	
	
	

	Khả năng thanh toán 
	
	
	

	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng TS/Nợ phải trả)
	Lần
	1,83
	1,37

	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TSNH/Nợ NH)
	Lần
	1,80
	1,26

	Khả năng thanh toán nhanh (Tiền &tương đương tiền/Nợ NH)
	Lần
	0,05
	0,02

	
	
	
	

	Tỷ suất sinh lời
	
	
	

	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
	
	
	

	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần
	%
	3,60
	2,95

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần
	%
	3,10
	2,53

	
	
	
	

	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
	
	
	

	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản
	%
	2,16
	2,40

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản
	%
	1,86
	2,07

	
	
	
	

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu
	%
	4,13
	7,74


	Lập, ngày  14   tháng 07 năm 2007.
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